Trường tiểu học Thượng Quận


tuần 23:                                                          Ngày soạn:  30/ 01/ 2018.
Sáng                                                          Ngày dạy: Thứ ba ngày  06/ 02/2018.
 Tiết 1:                                                       Tập đọc 
                                           chương trình xiếc đặc sắc

I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: xiếc, đặc sắc, nhào lộn, khéo léo, ... Biết 

ngắt nghỉ hơi đúng; đọc đúng các chữ số, các tỉ lệ phần trăm và số điện thoại trong bài.    

- Hiểu nghĩa từ ngữ: tiết mục, tu bổ, mở màn, hân hạnh, ... Hiểu ND tờ quảng cáo; bước đầu biết một số đặc điểm về nội dung, hình thức trình bày và mục đích của một tờ quảng cáo ( trả lời các CH trong SGK ).

- Các KNS được GD trong bài: KN tư duy sáng tạo: nhận xét, bình luận; KN ra quyết định. và KN quản lí thời gian.

- Giáo dục HS lòng yêu thích nghệ thuật, thấy được sự hấp dẫn của quảng cáo. 

II. chuẩn bị:   

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.
- Các PP dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm và hỏi đáp trước lớp. 

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau kể chuyện Nhà ảo thuật. GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng câu: 

. GV viết bảng  những con số cho HS luyện đọc:    

     1 - 6 ( mồng một tháng sáu ), 

      50 % ( năm mươi phần trăm ),       10 %,            5180360.

. HS tiếp nối nhau đọc từng tờ quảng cáo. 

. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn: 
. GV chia bản quảng cáo thành 4 đoạn.

. HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.

. GV nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng; đọc bản quảng cáo với giọng vui, nhộn.

. Kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải sau bài. Giải nghĩa thêm các số chỉ giờ: 19 giờ, 15 giờ.

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thầm bản quảng cáo, TL các câu hỏi: Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì ?

- HS đọc thầm lại tờ quảng cáo, suy nghĩ về nội dung quảng cáo, trả lời: 

  Em thích những nội dung nào trong quảng cáo ? Nói rõ vì sao ? 

- HS đọc thầm lại tờ quảng cáo, trao đổi trong nhóm rồi trả lời:

  Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt ( về lời văn, trang trí ) ? 

+ Em thường thấy quảng cáo ở những đâu ? 

* HĐ 3:  Luyện đọc lại

- 1, 2 HS đọc cả bài.

- GV chọn 1 đoạn trong tờ quảng cáo hướng dẫn HS luyện đọc ở bảng phụ. VD :

                                      Nhiều tiết mục mới ra mắt lần đầu //

                                      Xiếc thú vui nhộn, / dí dám. //

                                      ảo thuật biến hoá bất ngờ / thú vị.//

                                      Xiếc nhào lộn khéo léo / dẻo dai. //

- Giọng đọc vui nhộn, rõ từng từ ngữ, từng câu, ngắt giọng ngắn, rành rẽ.

- Bốn, năm  HS thi đọc đoạn quảng cáo.

- Một, hai HS  đọc cả bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng, đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhắc HS ghi nhớ những đặc điểm nội dung và hình thức của một tờ quảng cáo để thực hành viết thông báo trong tiết ôn tập cuối năm.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những  HS đọc tốt, hiểu bài. Dặn HS chuẩn bị nội dung để học tốt  tiết TLV tới.


Tiết 3:                                                         Chính tả  ( nghe - viết )
                                                              nghe nhạc

I. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. Làm đúng BT  2 ( a ).

- Rèn KN nghe - viết chính tả; KN phân biệt âm đầu l / n. 
- Giáo dục HS ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:   

- GV: Bảng lớp viết nội dung BT 2 ( a ). 

- HS: Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
1. Kiểm tra bài cũ:  

- GV đọc cho 2 HS  viết ở bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con: 

                rầu rĩ, giục giã, dồn dập, dễ dàng. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài : 
                         b) Các hoạt động :

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe – viết.

- GV đọc 1 lần bài chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

- GV hỏi: Bài thơ kể chuyện gì ?

- GV yêu cầu cả lớp nhìn sách, chú ý các chữ cần viết hoa trong bài.

- HS đọc thầm đoạn chính tả, tìm những chữ dễ viết sai, viết vào giấy nháp để ghi nhớ

( VD: nổi nhạc, giẫm, réo rắt, ... ).

- GV đọc cho HS viết bài: GVnhắc các em viết giữa trang vở tên bài, những chữ đầu mỗi dòng thơ đều viết lùi vào 2 «. GVtheo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu một số bài  nhận xét, chữa lỗi sai.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

. GV tổ chức cho HS làm BT 2, 3 ( Vở BT TV 3 - tập 2 )
+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở BT. 1 HS làm trên bảng lớp.

- Cả lớp và GVnhận xét, chốt lời giải đúng:     

   Lời giải : a) náo động - hỗn náo             ;               béo nóc ních - lúc đó     

- 5, 7 HS đọc lại lời giải đúng. HS sửa bài theo lời giải đúng ( nếu sai ).

+ Bài 3 ( a ): - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập, tổ chức cho HS làm bài theo nhóm dưới hình thức thi tiếp sức.
- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời 3 nhóm làm bài. Lần lượt mỗi HS của từng nhóm lên bảng viết nhanh từ tìm được.

- Một số HS đọc lại kết quả. Cả lớp viết lời giải đúng ( mỗi em viết ít nhất 8 từ ). 

. Củng cố KN phân biệt âm đầu l / n.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

- Dặn HS xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài.


 :Tiết 4  :                                                   toán
                        T.111: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

I. mục đích yêu cầu :
- Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau ).  

- Rèn luyện KN làm tính và giải toán vận dụng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài tập 3 trang 114 SGK. HS, GV nhận xét chữa bài. 

2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ 1:  GV hướng dẫn HS thực hiện phép nhân 1427 x 3

- GV nêu vấn đề: Đặt tính rồi tính 1427 x 3 = ?

- HDHS thực hiện phép nhân: Thực hiện từ phải sang trái.
    . 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2.                                       1427

    . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8.                       x       3

    . 3 nhân 4 bằng 12, viét 2 nhớ 1.                                       4281

    . 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

- Viết theo hàng ngang : 1427 x 3 = 4281.

- Vài HS nhắc lại cách  nhân.

* HĐ 2 : Thực hành.
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 
- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Rèn kĩ năng thực hiện nhân các số có bốn chữ số với số có một chữ số ( mỗi phép nhân đều có một hoặc hai lần nhớ ).

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GVHD HS đặt tính rồi tính vào vở. 
- Chữa bài, 1, 2 HS  nêu cách nhân.

       - Rèn kĩ năng đặt tính, thực hiện nhân các số có bốn chữ số với số có một chữ số ( mỗi phép  nhân đều có một hoặc hai lần nhớ ).
+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- Cho HS  làm bài vào vở. 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét chữa bài. 

- Rèn luyện kĩ năng giải toán đơn vận dụng phép nhân.

+ Bài 4: - HS đọc bài toán và  nêu lại cách tính chu vi hình vuông.
- Cho HS giải bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS và GV nhận xét chữa.
- Củng cố về giải bài toán có liên quan đến tính chu vi hình vuông.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


Chiều  Tiết 1:                                                      Toán
                                                   t.112:  luyện tập

I. MỤC đích yêu cầu: 

- Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau ). Biết tìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính.

- Rèn luyện kĩ năng nhân có nhớ hai lần, giải toán đúng, nhanh.

- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ HD làm ( BT 4 ).

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:    - 1 HS  làm bài 4 trang 115 -  HS, GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1:  Củng cố kiến thức cũ.

- HS thực hiện phép nhân 1254  x  2 ở bảng con, 1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét , chữa bài. Một vài HS nêu cách tính.

- GV chuẩn xác KT về nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số.
* HĐ 2: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm vào bảng con, 2 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, một vài HS nêu cách nhân.

- Củng cố cách nhân các số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần ).

+ Bài 2: - HS đọc bài toán. 
- HD HS thực hiện theo hai bước:

   + Tính số tiền mua 3 cái bút :          2500 x 3 = 7500 ( đồng ).

   + Tính số tiền còn lại :                 8000 - 7500 =  500 ( đồng ).

- HS giải bài vào vở. 1 HS làm trên bảng.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

+ Bài 3: - HS  xác định yêu cầu của bài. 

- 1 HS nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết.
- Cho HS tự làm và chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Củng cố về tìm số bị chia chưa biết.

+ Bài 4 ( a ): - GV dùng bảng phụ HDHS làm bài. 
- HS đọc yêu cầu của bài.  

- HS  đếm số ô vuông tô đậm ở trong hình.

     Hình a) tô màu thêm 2 « vuông để tạo thành một hình vuông có 9 « vuông. 

     Hình b) tô màu thêm 4 « vuông để tạo thành một hình vuông có 12 « vuông.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau ); cách tìm số bị chia và giải bài toán bằng hai phép tính.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.

Tiết 2 :                                                             toán ( * )
              LUYỆN TẬP: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

I. mục đích yêu cầu :
- Củng cố KT về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau ).  

- Rèn luyện KN làm tính và giải toán vận dụng nhân số có bốn c/ số với số có một c/ số.

- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   - Vở BT Toán in.

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1:  Củng cố KT về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.
- GV nêu + ghi bảng phép tính 2415 x 3 = ?

- HS nêu cách thực hiện phép nhân: Thực hiện từ phải sang trái.

    . 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1.                                       2415

    . 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.                       x        3

    . 3 nhân 4 bằng 12, viét 2 nhớ 1.                                       7245

    . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 4.

- Viết theo hàng ngang : 2415 x 3 = 7245.

- Vài HS nhắc lại cách  nhân.

* HĐ 2 : Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in – Trang 27 )
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 
- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Rèn kĩ năng thực hiện nhân các số có bốn chữ số với số có một chữ số ( mỗi phép nhân đều

có một hoặc hai lần nhớ ).

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GVHD HS đặt tính rồi tính vào vở. 

- Chữa bài, 1, 2 HS  nêu cách nhân.

       - Rèn kĩ năng đặt tính, thực hiện nhân các số có bốn chữ số với số có một chữ số ( mỗi phép

       nhân đều có một hoặc hai lần nhớ ).
+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- Cho HS  làm bài vào vở. 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét chữa bài. 

- Rèn luyện kĩ năng giải toán đơn vận dụng phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

+ Bài 4: - HS đọc bài toán và  nêu lại cách tính chu vi hình vuông.
- Cho HS giải bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS và GV nhận xét chữa.
- Củng cố về giải bài toán có liên quan đến tính chu vi hình vuông.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò. 
- GV khắc sâu KT về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


 Tiết 3 :                                                TẬP ĐỌC ( * )
                                                  em vẽ bác hồ

i. Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: giấy trắng, vầng trán, ... Biết  đọc bài thơ với giọng trìu mến, thể hiện cảm xúc kính yêu, biết ơn Bác Hồ.

- Hiểu từ mới: cháu Bắc, cháu Nam. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ kể một em bé vẽ tranh Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn của thiếu nhi Việt Nam với Bác; tình cảm yêu quý của Bác với thiếu nhi, với đất nước, với hoà bình. ( trả lời được các CH trong SGK; thuộc bài thơ ).

- Giáo dục HS kính yêu và biết ơn  Bác Hồ.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- GV: Bảng phụ viết khổ thơ cần HD HS đọc.

III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:    - 2 HS tiếp nối nhau kể chuyện Nhà ảo thuật.

                                    - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GVđọc toàn bài thơ. HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc hai dòng thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng khổ thơ :

. HS tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. 

. GVkết hợp giúp HS  hiểu nghĩa từ: cháu Bắc, cháu Nam.  
+ HS đọc ĐT bài thơ.
* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài
-  HS đọc thành tiếng, đọc thầm  từng khổ thơ, cả bài thơ, trả lời các câu hỏi:

+ Hãy tả lại bức tranh Bác Hồ của bạn nhỏ trong bài thơ ? 

+ Hình ảnh Bác Hồ bế hai cháu Bắc, Nam trên tay có ý nghĩa gì ? 

+ Hình ảnh thiếu nhi theo bước chân Bác Hồ có ý nghĩa gì ? 

+ Hình ảnh chim trắng bay trên nền trời xanh có ý nghĩa gì ? 

+ Em biết những tranh, ảnh, tượng hay bài hát nào về Bác Hồ ?

- HS phát biểu. GV chốt lại nội dung, ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ kể một em bé vẽ tranh Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn của thiếu nhi Việt Nam với Bác; tình cảm yêu quý của Bác với thiếu nhi, với đất nước, với hoà bình. 
* HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ
- GVHD cả lớp HTL bài thơ ( HS học thuộc 1 - 2 khổ thơ - cả bài thơ ).

- Từng tốp 3 HS tiếp nối nhau thi đọc thuộc lòng 3 khổ thơ.

- 1 vài HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc thuộc bài nhanh, đọc bài thơ thể hiện cảm xúc kính yêu, biết ơn Bác Hồ.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND, ý nghĩa bài thơ. 

- GV biểu d​ương những HS học tốt. Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ. Cả lớp hát bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh.

Sáng                                                                                Ngày soạn: 31/   02 / 2018.
                                                                   Ngày dạy: Thứ tư ngày 07 / 02 / 2018.

 Tiết 1:                                                            toán
                    T.113: chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I. Mục đích yêu cầu:

- Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( chia hết, th​ương có bốn chữ số hoặc ba chữ số ).

- Rèn KN thực hành chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: Phấn màu

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS nêu cách tìm thừa số chưa biết. HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: HD HS thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

+ HD thực hiện phép chia 1276 : 4

- GV ghi bảng phép chia:           6369 : 3 = ? 

- HS nêu nhận xét về số chữ số của số bị chia và số chia.

- GVHDHS thực hiện tương tự như phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

- 1 HS nêu miệng cách chia, GV viết bảng ( nh​ư SGK )

- Vài HS nhắc lại cách chia:

+ Thực hiện từ trái sang phải.

+ Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm: chia, nhân, trừ.

- GV nhấn mạnh cho HS: đây là tr​ường hợp mỗi lần chia đều chia hết.

+ HD thực hiện phép chia 1276 : 4

- GV ghi bảng phép chia:           1276 : 4 = ? 

- HDHS thực hiện t​ương tự nh​ư trên. Cần l​ưu ý HS ở lần chia đầu tiên phải lấy hai chữ số để chia. Sau đó thực hiện các b​ước chia nh​ư phần trên.

- HS nhắc lại: Lần 1 nếu lấy một csố ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy 2 c số.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài và nhắc lại cách chia.
- HS tự làm vào vở, một số HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

+ Bài 2: - HS đọc bài toán.
- 1 HS nêu miệng tóm tắt và nhận dạng toán.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày bài giải vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến phép chia. 

+ Bài 3: - 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hỏi HS về thành phần cần tìm trong mỗi phép tính.
- 1 HS nhắc lại cách tìm thừa số ch​ưa biết.

- HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, nhận xét, bổ sung. 

- Củng cố cách giải toán về tìm thừa số chưa biết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS  xem lại bài, CB bài sau.


 Tiết 2:                                                      Đạo Đức
                                              tôn trọng đám tang  

I. mục đích yêu cầu: 

- Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. 

- Bước đầu biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác.

- Các KNS được GD trong bài: KN thể hiện sự cảm thông trước đau buồn của người khác. KN ứng xử phù hợp khi gặp đám tang.

- HS có thái độ tôn trọng đám tang, biết ứng xử đúng khi gặp đám tang.

II. Chuẩn bị:
- ND truyện kể: Đám tang; Vở BT Đạo đức ( HĐ 2 ).

- Các PP dạy học: PP đàm thoại, trình bày ý kiến cá nhân.

III. Các hoat động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Kể chuyện Đ¸m tang.

+ Mục tiêu: HS biết vì sao cần phải tôn trọng đám tang và thể hiện một số cách ứng xử cần thiết khi gặp đám tang.

+ Cách tiến hành:

- GV kể chuyện: Đám tang.

- HD đàm thoại:

. Mẹ Hoàng và một số người đi đường đã làm gì khi gặp đám tang ?

. Vì sao mẹ Hoàng lại dừng xe, nhường đường cho đám tang ?

. Hoàng đã hiểu ra điều gì sau khi nghe mẹ giải thích ?

. Qua câu chuyện trên, các em thấy cần phải làm gì khi gặp đám tang ?

. Vì sao phải tôn trọng đám tang ?

- GVKL: Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ.

* HĐ 2: Đánh giá hành vi.
+ Mục tiêu : HS biết phân biệt hành vi đúng với hành vi sai khi gặp đám tang​.

+ Cách tiến hành:
- HS  mở Vở BT Đạo đức, đọc yêu cầu của BT.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

- HS trình bày kết quả, giải thích lí do vì sao theo mình hành vi đó là đúng hoặc sai.

- GVKL:   . Các việc b, d là những việc làm đúng, thể hiện sự tôn trọng đám tang; 
                  . Các việc a, c, ®, e là những việc không nên làm.

* HĐ 3: Tự liên hệ.
+ Mục tiêu: HS biết tự đánh giá cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang.
+ Cách tiến hành:

- HS  tự liên hệ trong nhóm nhỏ về cách ứng xử của bản thân khi gặp đám tang.

- GV mời một số HS trao đổi với các bạn trong lớp.

- GV nhận xét và khen những HS đã biết cư xử đúng khi gặp đám tang.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu kiến thức bài học.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học.

 Tiết 3:                                                           Tập viết
                                                       ôn chữ hoa q
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Q ( 1 dòng ), T, S ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Quang Trung ( 1 dòng )  và câu ứng dụng: Quê em ... nhịp cầu bắc ngang ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

- GD HS tình yêu quê h​ương, đất nư​ớc.

II. chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa Q, T, S . Tên riêng: Quang Trung.
III. các hoạt động dạy học:    

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào giấy nháp: Phan Bội Châu.   
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD cách viết các chữ hoa.
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : Q, S, T.
+ 1 HS nhắc lại cách viết các chữ hoa Q, S, T.
+ GVviết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết chữ Q, S, T vào vở nháp.
+ GV quan sát, uốn nắn. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS đọc từ ứng dụng: Quang Trung.
+ GV giới thiệu vài nét về Quang Trung.
+ HS tập viết từ Quang Trung. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ 1 HS đọc câu ứng dụng: Quê em ... nhịp cầu bắc ngang.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết trên bảng con các chữ  Quê, Bên.

+ GV nhận xét, sửa sai.

* HĐ 2: HS viết bài vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. 

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa Q.
- GVnhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.


Tiết 4:                                           Tự  nhiên và xã hội
                                                                Lá cây
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết đ​ược cấu tạo ngoài của lá cây. Biết đ​ược sự đa dạng về hình dạng, độ lớn và màu sắc của lá cây. Phân loại các lá cây sư​u tầm đ​ược. 
- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm đúng, nhanh.

- Có ý thức bảo vệ cây cối.

II. Chuẩn bị:

- Các hình trong SGK trang 86, 87.

- S​ưu tầm các lá cây khác nhau, giấy khổ Ao và băng keo.

III. Các hoạt động dạy học:  

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS nêu ích lợi của rễ cây đối với đời sống con người.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Thảo luận nhóm.

+ Mục tiêu: Biết mô tả về sự đa dạng về màu sắc, hình dạng và độ lớn của lá cây. Nêu 
đư​ợc đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây.

+ Cách tiến hành:
- Bước 1: Làm việc theo nhóm

. GV yêu cầu HS quan sát các hình 1-> 4 trong SGK trang 86, 87 và kết hợp quan sát những lá cây HS mang đến lớp.

. Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát các lá cây và thảo luận theo gợi ý : 

    Nói về màu sắc, hình dạng, kích th​ước của các lá cây quan sát đ​ược.

    Hãy chỉ và nói đâu là cuống lá, phiến lá của một số lá cây s​ưu tầm đ​ược.

- Bước 2: Làm việc cả lớp

. Đại diện các nhóm trình bày tr​ước lớp. 

. Các nhóm khác bổ sung.

=> KL : Lá cây th​ường có màu xanh lục, một số cây có màu đỏ hoặc vàng. Lá cây có nhiều hình dạng và kích th​ước khác nhau. Mỗi chiếc lá th​ường có cuống lá và phiến lá; trên phiến lá có gân lá.
* HĐ 2: Làm việc với vật thật

+ Mục tiêu: Phân loại đ​ược các lá cây s​ưu tầm đ​ược.
+ Cách tiến hành:
- GV phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ Ao và băng dính. Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn sắp xếp các lá cây và đính vào tờ giấy khổ Ao theo từng nhóm có hình dáng, kích th​ước, hình dạng t​ương tự nhau.

- Các nhóm giới thiệu bộ s​ưu tập các loại lá của mình trư​ớc lớp và nhận xét xem nhóm nào sư​u tầm đ​ược nhiều, trình bày đẹp và nhanh.

3. Củng cố, dặn dò: 
- HS nhắc lại nội dung bài.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS có ý thức bảo vệ cây cối.

                                               
 Sáng                                               Ngày soạn: 01 /  02 /2018.
                              Ngày dạy: Thứ nămngày  08 / 02 /2018.

:Tiết 1:                                                       luyện từ và câu
            Nhân hoá. ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Nh​ư thế nào ?

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố hiểu biết về các cách nhân hóa; Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?
- Tìm đ​ược những vật đ​ược nhân hoá, cách nhân hoá trong bài thơ ngắn ( BT 1 ). Biết cách trả lời câu hỏi Nh​ư thế nào ( BT 2 ). Đặt đ​ược câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi đó
 ( BT 3 a/ c/ d hoặc b/ c/ d ).

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:
- Mô hình đồng hồ có 3 kim. Bảng lớp viết 4 câu ở BT 3.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS nhắc lại: nhân hoá là gì ? 
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:                    
                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Củng cố hiểu biết về các cách nhân hóa.
+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại bài thơ Đồng hồ báo thức.

- GV đ​ưa mô hình đồng hồ và giới thiệu cách miêu tả chiếc đồng hồ trong bài thơ. 
- HS chỉ ra các kim có trong mô hình đồng hồ.

- GV HD để HS tìm ra đ​ược cách nhân hoá các kim của đồng hồ và cách dùng từ ngữ miêu tả các kim đó.

- 1 HS nêu các cách nhân hoá có trong bài thơ.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
	a) Những vật đ​ược nhân hoá
	                                 b) Cách nhân hoá


Những vật ấy            Những vật ấy đ​ược

 đ​ược gọi bằng          tả bằng những từ ngữ 

	Kim giờ
	   bác                    thận trọng, nhích từng li, từng li

	Kim phút
	   anh                    lầm lì, đi từng b​ước, từng b​ước

	Kim giây
	   bé                       tinh nghịch, chạy lên tr​ước hàng

	Cả ba kim
	                            cùng tới đích, rung một hồi chuông vang


- GV chốt lại: Nhà thơ đã dùng biện pháp nhân hóa để tả đặc điểm của kim giờ, kim phút, kim giây một cách sinh động. 

- Củng cố về các cách nhân hoá. 

* HĐ 2: Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV gợi ý để HS nhận thấy bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như​ thế nào ? th​ường dùng từ chỉ đặc điểm.

- 1 cặp HS làm mẫu - Từng cặp HS trao đổi: 1 em nêu câu hỏi, một em trả lời.

- Nhiều cặp HS thực hành hỏi - đáp trước lớp. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

. Củng cố cách trả lời câu hỏi Như​ thế nào ?

+ Bài 3 : - HS nêu yêu cầu của bài
- GV cho HS nhận xét để HS thấy đây là BT ng​ược lại của BT 2.

- GV mời 4 HS lên bảng làm bài, những HS khác làm bài vào vở. 
 ( HS có thể làm các  phần a/ c/ d hoặc b/ c/ d ).
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

. Củng cố cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi Như thế nào ?
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhấn mạnh các cách nhân hóa.

- GV nhận xét tiết học, khen HS học tốt. Khuyến khích HS đọc thuộc bài Đồng hồ  báo thức. 

Tiết 3:                                            Chính tả  ( nghe - viết )
                                người sáng tác quốc ca việt nam

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng BT 2 ( a ),

BT 3 ( a ) phân biệt  l / n.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu l / n.

- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:   

- GV:  3 tờ phiếu viết nội dung BT 2 ( a ). 

- HS : Vở BT TV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho 2 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào vở nháp 4 từ có tiếng bắt đầu bằng l / n. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài : 
                         b) Các hoạt động :

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe – viết.

- GV đọc 1 lần bài chính tả. Sau đó giải nghĩa từ: Quốc hội ; Quốc ca.

- HS xem ảnh nhạc sĩ Văn Cao - người sáng tác Quốc ca Việt Nam.

- 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

- HD HS nhận xét chính tả: Những từ nào trong bài được viết hoa ?

- HS tập viết những chữ dễ viết sai.

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS làm bài vào vở BT.

- GV dán 3 tờ phiếu, mời 3 tốp HS nối tiếp nhau thi điền nhanh vào 3 chỗ trống trong khổ thơ. Một số HS đọc lại sau khi đã điền âm hoàn chỉnh.

- Cả lớp và GV nhận xét.     

+ Bài 3 ( a ): - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập.
- 1 HS đọc 2 câu mẫu.

- HS làm bài vào vở BT, 2 HS làm bảng lớp -> Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN phân biệt l/ n.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

- Dặn HS về nhà xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài, khuyến khích HS học thuộc khổ thơ ở BT 2 ( a ).


Tiết 4                                               toán
            T.114: chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:
 - Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có dư với thương có 4 chữ số và 3 chữ số ).

 - Rèn KN làm tính,giải toán vận dụng phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. Chuẩn bị:     Phấn màu

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS nêu cách tìm thừa số chưa biết. HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: HD thực hiện phép chia 9365 : 3 

 - GV nêu vấn đề. HS đặt tính và tính.

 - Quy trình thực hiện: 
+ Thực hiện lần lượt từ trái sang phải hoặc từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất;
+  mỗi lần chia đều tính nhẩm : chia, nhân, trừ.
- Nêu cách viết theo hàng ngang :              9365 : 3 = 3121 ( dư 2 ).

- GV nhấn mạnh đây là phép chia có dư.

* HĐ 2: HD thực hiện phép chia 2249 : 4

- HD HS thực hiện t​ương tự nh​ư trên. 

+ Lần 1: Phải lấy 22 mới đủ chia cho 4 ; 22 chia 4 được 5 dư 2.

+ Lần 2: Hạ 4 được 24 ; 24 chia 4 được 6.

+ Lần 3: Hạ 9 ; 9 chia 4 được 2 dư 1.

- Cách viết hàng ngang: 2249 : 4 = 562 ( dư 1 ).

 => GV nhấn mạnh:  
+ Lần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số.

+ Số dư phải bé hơn số chia.

* HĐ 3 : Thực hành

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm vào bảng con + bảng lớp rồi nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Trường hợp có dư ).

+ Bài 2: - HS đọc bài toán.
- HD HS chọn phép tính giải bài toán.

- HD HS trình bày bài giải :   
                                               Bài giải

             Thực hiện phép chia:    1250 :  4 = 312 ( dư 2 )
             Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất 312 xe và còn thừa 2 bánh xe.                                                                                                                                                                 

                                                            Đáp số: 312 xe; thừa 2 bánh xe.

- Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến phép chia có dư. 

+ Bài 3: - HS xác định yêu cầu của bài. GVHDHS tự nhận dạng hình.
- Cho HS tự xếp hình.

- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố kĩ năng xếp hình.

3. Củng cố, dặn dò:
- 1 HS nhắc lại cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
     
Chiều    Tiết 1:                               tự nhiên - xã hội
                                          khả năng kì diệu của lá cây

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Nêu được chức năng của lá đối với đời sống của thực vật và ích lợi của lá đối với đời sống con người.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- Các KNS được GD trong bài: KN tìm kiếm và sử lí thông tin: phân tích thông tin để biết giá trị của lá đối với đời sống của cây, đời sống động vật và con người; KN làm chủ bản thân: có ý thức trách nhiệm, cam kết thực hiện những hành vi thân thiện với các loại cây trong cuộc sống: không bẻ cành, bứt lá, làm hại với cây; KN tư duy phê phán: phê phán lên án, ngăn chặn, ứng phó với những hành vi làm hại cây.

- HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối.

II. Chuẩn bị : 

- Các hình trong SGK trang 88, 89. 

- Các PP dạy học: PP quan sát, thảo luận, làm việc nhóm.

III. các Hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:  

- HS nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động :
* HĐ 1:  Làm việc với SGK theo cặp.

+ Mục tiêu: Biết nêu chức năng của lá cây.  

+ Cách tiến hành :
- Bước 1: Làm việc theo cặp.
GVyêu cầu từng cặp HS dựa vào hình 1 ( SGK trang 88 ), tự đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của nhau. Ví dụ :

. Trong quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ?

. Quá trình quang hợp xảy ra trong điều kiện nào ?

. Trong quá trình hô hấp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ?

. Ngoài chức năng quang hợp và hô hấp, lá cây còn có chức năng gì ?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

HS thi đua đặt ra những câu hỏi và đố nhau về chức năng của lá cây.

=> KL: Lá cây có ba chức năng: Quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước.

* HĐ 2:  Thảo luận nhóm.

+ Mục tiêu: Kể được những ích lợi của lá cây. 

+ Cách tiến hành: 
- Bước 1: Nhóm trưởng điều khiển cả nhóm dựa vào thực tế cuộc sống và quan sát ở các hình trong SGK trang 89 để nói về ích lợi của lá cây. 

    Kể tên những lá cây thường được sử dụng ở địa phương.

- Bước 2: GV tổ chức cho các nhóm thi đua xem trong cùng một thời gian nhóm nào viết được nhiều tên các lá cây được dùng vào các việc như:

  + Để ăn :               + Làm thuốc :              + Gói bánh, gói hàng :

  + Làm nón :          + Lợp nhà :

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT. Liên hệ cây xanh có ích lợi đối với cuộc sống của con người; khả năng kì diệu của lá cây trong việc tạo ra « - xi và các chất dinh dưỡng để nuôi cây.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS luôn có ý thức chăm sóc và bảo về cây cối. 
 
Tiết 2:                                                     luyện từ và câu ( * )
                     ôn: nhân hóa. đặt và trả lời câu hỏi NHƯ THẾ nào ? 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Củng cố nhận biết về biện pháp nhân hóa; Ôn tập đặt và TLCH  Như thế  nào ?

- Rèn KN nhận biết về biện pháp nhân hóa; KN đặt và TLCH  Như thế nào ?.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- GV: ND các BT liên quan. Bảng phụ viết đoạn thơ BT 1.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Ôn biện pháp nhân hóa.

+ Bài 1: Đọc bài thơ sau:

                        NGÀY HỘI RỪNG XANH
              Chim Gõ Kiến nổi mõ

              Gà Rừng gọi vòng quanh

              Sáng rồi, đừng ngủ nữa

              Nào, đi hội rừng xanh !

                           Tre, Trúc thổi nhạc sáo

                           Khe Suối gảy nhạc đàn

                           Cây rủ nhau thay áo

                           Khoác bao màu tươi non.

              Công dẫn đầu đội múa

              Khướu lĩnh xướng dàn ca

              Kì Nhông diễn ảo thuật

              Thay đổi hoài màu da.

                            Nấm mang ô đi hội

                            Tới suối, nhìn mê say:

                            Ơ kìa, anh Cọn Nước

                            Đang chơi trò đu quay !
                                                             ( Vương Trọng )

a) Các con vật trong bài thơ được nhân hóa bằng cách nào ?

b) Cọn Nước trong bài thơ được nhân hóa bằng những cách nào ?
- GV gắn bảng phụ, HD HS đọc thầm toàn bài rồi lần lượt TL từng câu hỏi.

- GV + HS nhận xét, chốt câu TL đúng:

a) Các con vật trong bài thơ được nhân hóa bằng cách:  Dùng từ tả hoạt động của người để tả chúng.

b) Cọn Nước trong bài thơ được nhân hóa bằng những cách: Dùng từ gọi nó như gọi một con người, dừng từ tả hoạt động của con người để tả nó.
. Củng cố KN nhận biết về các cách nhân hóa.
* HĐ 2: Ôn luyện đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?

+ Bài 2:Gạch chân dưới bộ phận câu TLCH: Như thế nào ? trong mỗi câu sau:

a) Cánh đồng mùa thu đẹp như một tấm thảm.

b) Giàn mướp nhà em sai trĩu quả.

c) Lớp học của em rất rộng rãi và thoáng mát.

d) Bạn thanh lớp em rất nhanh nhẹn.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm bài.
- GV lưu ý HS CH Như thế nào ? – hỏi về đặc điểm, tính chất của sự vật.

- Nhắc HS đọc kĩ từng câu, x/ định bộ phận TL cho câu hỏi Như thế nào ? rồi gạch chân dưới bộ phận đó.
- HS làm bài vào vở, một số HS nêu miệng câu TL. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Như thế nào ?
+ Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong mỗi câu sau:

a) Thời tiết  hôm nay rất đẹp.

b) Quyển sách Tiếng Việt của em còn mới nguyên.

c) Kết quả học tập kì này của em có nhiều tiến bộ.
- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- GVHDHS đọc từng câu, xác định bộ phận được gạch chân trong từng câu TL cho câu hỏi nào -> Thay bộ phận đó bằng cụm từ để hỏi.
- HS làm bài, 3 HS làm trên bảng lớp. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách đặt câu hỏi Như thế nào ?

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS ôn bài.

Tiết 3                                                        toán*
Luyện tập về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

I . mục đích yêu cầu
- Củng cố về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.
- Rèn kỹ năng thực hiện nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị

- Bảng phụ ghi BT.

III. các Hoạt động dạy học 

*HĐ1: Luyện tập: SD bảng phụ.

Bài 1: Tìm tổng bằng phép nhân:

a. 3012 + 3012 + 3012 = 

b. 1207 + 1207 + 1207 + 1207 = 

c. 2019 + 2019 + 2019 + 2019 =

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cá nhân vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.
Bài 2: Đặt tính rồi tính .

1256 x 3 ;                      1615 x 5 ;                          1523 x 4 

2402 x 4 ;                      1003 x 8 ;                          1002 x 9
- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cá nhân vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.
Bài 3: Sau khi chuyển đi 3 xe, mỗi xe chở 2318 bao xi măng, trong kho còn lại 2346 bao xi măng. Tính số bao xi măng lúc đầu có trong kho đó.

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toán.
Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào *:
                             4 * 3 *                                   2 * 13
                   x      *                                    x     * 

                  9 0 7 4                                   9 6 5 2

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cá nhân vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.
*3 Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      


 Sáng                                                                  Ngày soạn : 02/ 02 /2018
                                                            Ngày dạy: Thứ  sáu ngày  09 /  02 / 2018.
 Tiết 1 :                                                   tập làm văn
                                   kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật

I. MỤC ĐÍCH YÊU Cầu:
- Kể được một vài nét nổi bật của buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý SGK. Viết được những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn.
- Rèn kĩ năng kể rõ ràng, tự nhiên, viết đúng chính tả, mạch lạc, thành câu.

- Các KNS được GD trong bài: KN thể hiện sự tự tin; KN tư duy sáng tạo: nhận xét, bình luận; KN ra quyết định và KN quản lí thời gian.

- GD HS yêu thích nghệ thuật.

II. chuẩn bị :    
- Một số tranh, ảnh về các loại hình nghệ thuật. Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý cho bài kể.
- Các PP/ KT dạy học: Làm việc nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày một phút và đóng vai.
III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS đọc bài viết về một người lao động trí óc ( Tiết TLV tuần 22 ). 
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Kể lại buổi  biểu diễn nghệ thuật.

+ Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu của BT và các gợi ý. 
- Một HS làm mẫu ( trả lời nhanh theo các gợi ý ).

- Một vài HS kể. GV nhận xét nhanh lời kể của từng em để cả lớp rút kinh nghiệm.
* HĐ 2: Luyện tập viết lại buổi  biểu diễn nghệ thuật.

+ Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu của bài. 
- GVnhắc HS viết lại những điều vừa kể sao cho rõ ràng, thành câu ( viết khoảng 7 câu ).
- HS viết bài. GV theo dõi, giúp đỡ.
- Một số HS đọc bài. GV chÊm nhận xét một số bài viết hay.
3. Củng cố, dặn dò:
 - Cả lớp bình chọn những bạn có bài nói, viết hay nhất. 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tốt.  Dặn dò HS xem lại bài.
  
Tiết 2:                                                   thủ công
                                                       đan nong đôi (Tiết 1)
I. Mục  đích,yêu cầu:

 - Biết cách đan nong đôi. Kẻ, cắt các nan t​ương đối đều nhau.

 - Đan đ​ược nong đôi theo đúng quy trình kĩ thuật. Dồn đ​ược nan như​ng có thể ch​ưa khít.

 - HS yêu thích các sản phẩm đan nan, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, keo, th​ước kẻ. Mẫu đan nong đôi bằng bìa.

                       Tranh quy trình đan nong đôi. Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.
III. Các hoạt động dạy- học : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: GV HD HS quan sát và nhận xét

 - GV giới thiệu tấm đan nong đôi và HD HS quan sát, nhận xét.

 - GV gợi ý để HS quan sát và so sánh tấm đan nong mốt của bài tr​ước với tấm đan nong đôi.

 - GV nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong thực tế.

* H§ 2: GV HD mÉu

 - B​ước 1 : Kẻ, cắt các nan đan.

 - Bư​ớc 2 : Đan nong đôi bằng giấy, bìa.

 - B​ước 3 : Dán nẹp xung quanh tấm đan.

 + GV gọi vài HS nhắc lại cách đan nong đôi và nhận xét.

 + Sau đó tổ chức cho HS kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi.

3. Củng cố, dặn dò:
  - HS nêu quy trình kẻ, cắt nan đan nong đôi.

  - Nhận xét về ý thức học tập.

  - Dặn dò  chuẩn bị cho giờ học sau.


Tiết 2                                                    toán
         T.115:  chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Tiếp )
I. mục đích yêu cầu : 
- Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương ).  

- Rèn KN làm tính và giải toán vận dụng chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- HS  tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:   GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy  học :
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài tập 2 SGK - trang 118. HS, GV nhận xét, chữa bài. 
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ 1:  HD thực hiện phép chia 4218 : 6
 - GV nêu vấn đề: HS đặt tính rồi tính 4218 : 6 
 - Quy trình thực hiện tính: Thực hiện từ trái sang phải.
 - Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm( chia, nhân, trừ ), chỉ ghi chữ số của thương và số dư.
 - Phép chia này có đặc điểm gì ?

 - Khi nào thực hiện phép chia thì thư​ơng có chữ số 0 ?

* HĐ 2: Hướng dẫn thực hiện phép chia 2407 :  4
 HS thực hiện tương tự như trường hợp 4218 : 6. 
 Mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm: chia, nhân, trừ nhẩm.

* HĐ 3: Thực hành.
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 
- Cho HS đặt tính rồi tính ở bảng con, 2 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài - một vài HS nhắc lại cách tính.
- Rèn kĩ năng chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

+ Bài 2: - HS đọc bài toán.
- GV HD HS giải theo hai bước:

  . Đã sửa được bao nhiêu mét đường ? ( 1215 : 3 = 405 ( m ) ).

  . Còn phải sửa bao nhiêu mét đường ? ( 1215 -  405 = 810 ( m ) ).

- Cho HS  làm bài vào vở. 1 HS làm bài trên bảng lớp. 
- HS nhận xét, chữa bài. 

- Rèn luyện kĩ năng giải toán bằng hai phép tính.

+ Bài 3: - HS xác định yêu cầu của bài.
- HS nhận xét để tìm ra phép tính đúng hoặc sai. GV phân tích cái sai.

- HS có thể gợi ý: nhẩm tính " số lần chia " ở mỗi phép tính đã cho phải là 3 lần chia, nên thương phải có ba chữ số. Do đó hai phép chia sau:

                              1608 :  4 =  42 và 2526 : 5  =  51 ( dư 1 ) là sai.

- Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. 
3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV khắc sâu về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 Tiết 3:                                                        sinh hoạt 
                                                              sinh hoạt lớp

i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:……………………………………………………………………….................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 2.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


                                             GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI sèng
                                               BµI 1: CHIẾC VÒNG BẠC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS hiểu được tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chu đáo của Bác Hồ với các em nhỏ.
- Hiểu thế nào là giữ lời hứa ( giữ chữ tín ) ? Vì sao phải giữ lời hứa ? Biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ đúng lời hứa và những hành vi không giữ đúng lời hứa. 
- HS thực hiện những việc làm của bản thân, biết giữ lời hứa trong cuộc sống hàng ngày.
II. CHUẨN BỊ: 

- Tranh minh họa bài đọc ( SGK )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 * Hoạt động 1: Đọc hiểu.  
- GV đọc truyện Chiếc vòng bạc.
- 2, 3 HS đọc lại.

- HD tìm hiểu ND truyện :

+ Cả lớp đọc thầm toàn bài, suy nghĩ và TL các câu hỏi :

. Câu 1 : Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa ?

. câu 2 : Em bé cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác ?

. Câu 3 : Việc làm của Bác thể hiện tình cảm gì của Bác với các em nhỏ ?
- GV chốt ND câu chuyện Nói lên tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chu đáo của Bác Hồ với các em nhỏ.
- HS liên hệ nói về tình cảm và lòng biết ơn của bản thân đối với Bác.
+ HS thảo luận theo cặp + TL câu hỏi 4:

. Câu 4: Bài học mà em nhận ra qua câu chuyện là gì ?
. Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

. GV chốt bài học rút ra từ câu chuyện: Phải biết giữ lời hứa, đã hứa với ai điều gì thì phải thực hiện đúng theo lời hứa để giữ lòng tin với mọi người.
* Hoạt động 2: Thực hành - ứng dụng. 
 + HS làm việc cá nhân:

	- Hãy kể một việc em đã giữ đúng lời hứa của mình với người khác.

- Em đã bao giờ thất hứa với người khác chưa ? Hậu quả của việc thất hứa đó thế nào ?

+ HS làm việc theo nhóm 4: 

- Thảo luận cách xử lí các tình huống sau:

. Tình huống 1: Em hứa với cô giáo sẽ đi học đúng giờ. Em sẽ làm gì để thực hiện lời hứa đó ?

. Tình huống 2: Em hứa với bố mẹ sẽ đạt kết quả học tập cao trong năm học này. Em sẽ làm gì để thực hiện lời hứa đó ?

- Đại diện các nhóm báo cáo KQ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GVKL: Cần thực hiện những việc làm của bản thân, biết giữ lời hứa trong cuộc sống hằng ngày.
* Hoạt động 3:  Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung bài học. 

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS thực hiện tốt lời hứa trong cuộc sống hàng ngày
Chiều   Tiết 1:                               tập làm văn*
luyện tập kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

I. Mục đích yêu cầu     

- Biết kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật và viết lại những điều vừa kể.

- Rèn kĩ năng nói rõ ràng, tự tin và kĩ năng viết 1 đoạn văn về một buổi biểu diễn nghệ thuật.

- Tự tin, hứng thú trong học Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị 

- Bảng lớp viết câu hỏi (SGK).

III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới       a. Giới thiệu bài
                        b. Các hoạt động

*HĐ1: HS làm BT: 
- Yêu cầu HS dựa vào những câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa để kể lại một 

buổi biểu diễn nghễ thuật mà mình đã xem.

- GV nhắc HS: những gợi ý này chỉ là chỗ dựa. Các em có thể kể theo cách trả lời lần lượt từng câu hỏi gợi ý hoặc kể tự do không hoàn toàn phụ thuộc vào các gợi ý.

- HS lên bảng trình bày miệng buổi biểu diễn nghệ thuật mà mình đã xem.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Một vài HS thi kể trước lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét lời kể của từng em để rút kinh nghiệm.

- Hướng dẫn HS trình bày những điều vừa kể vào vở sao cho rõ ràng, thành câu.

- Yêu cầu HS đọc bài viết của mình.

- HS khác nhận xét và bổ sung và bình chọn bài làm hay nhất.

- GV  nhận xét  uốn sửa cho HS.
*HĐ2: Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.

            
	


           Tiết 2                                                  Luyện viết
Bài 20: QUÊ HƯƠNG
I. Mục đích yêu cầu

- HS dựa vào bài mẫu viết bài 20: Quê hương.

- Rèn kĩ năng viết chữ đúng cỡ, đúng c/ tả và đúng tốc độ; trình bày sạch đẹp, khoa học.

- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị
- Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ
- HS viết: mưa giông, hé, rười rượi, lặng im. 

2. Bài mới                   a. Giới thiệu bài  
                                    b. Các hoạt động

*HĐ1: Tìm hiểu bài viết
- GV đọc mẫu bài viết bài 20: Quê hương.

- HS đọc lại bài.

- GV gợi ý cho HS nêu nội dung bài viết.

- HS nêu một số từ khó viết trong bài.

- HS nêu cách viết từ khó. 

- HS tập viết một số từ khó trên bảng, lớp viết nháp:

+ Tõ khã viÕt, dÔ lÉn: cầu tre, nón lá, nghiêng che, trăng, rụng,...
+ DTR: Đỗ Trung Quân.

- HS nhận xét, nhắc lại cách viết.

- HS phát âm những từ khó.

- GV nhận xét chung.

*HĐ2: Thực hành

- GV l​ưu ý HS cách trình bày bài viết.

- GV nhắc HS dựa vào cách trình bày bài mẫu để trình bày và viết như mẫu.
- Yêu cầu HS viết đúng cỡ chữ quy định, đúng khoảng cách.

- HS thực hành viết bài bài 20: Quê hương.

- GV theo dõi uốn nắn.

- HS tự soát lại bài viết.

- GV chấm một số bài, nhận xét, chữa một số lỗi cơ bản.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu cách viết các từ khó trong bài.

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS  luyện viết lại các từ khó trong bài; Chuẩn bị bài 21.  


Tiết 3                                                   toán ( * )
LUYỆN TẬP: chia số có bốn chữ số
cho số có một chữ số ( Tiếp )
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố KN thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có dư với thương có 4 chữ số và 3 chữ số ), KN vận dụng giải toán về tìm thừa số chưa biết.

- Rèn KN làm tính,giải toán vận dụng phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in
III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Củng cố KT về phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.

. GV ghi bảng phÐp chia 6395 : 3 

- HS nêu cách đặt tính rồi thực hiện. 

- GV chốt cách thực hiện: 

+ Thực hiện lần lượt từ trái sang phải hoặc từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất;
+  Mỗi lần chia đều tính nhẩm: chia, nhân, trừ.
- Nêu cách viết theo hàng ngang :              6395 : 3 = 2131 ( dư 2 ).

- GV nhấn mạnh đây là phép chia có dư.

. GV ghi bảng tiếp phép chia 3259 : 5

- HD HS thực hiện t​ương tự nh​ư trên. 

+ Lần 1: Phải lấy 32 mới đủ chia cho 5 ; 32 chia 5 được 6 dư 2.

+ Lần 2: Hạ 5 được 25 ; 25 chia 5 được 5.

+ Lần 3: Hạ 9 ; 9 chia 5 được 1 dư 4.

- Cách viết hàng ngang: 3259 : 5 = 651 ( dư 4 ).

 => GV nhấn mạnh:  

+ Lần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số.

+ Số dư phải bé hơn số chia.

* HĐ 2 : Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3 ( Vở BT Toán in – trang 30 )
+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp -> nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Trường hợp có dư ).

+ Bài 2: - HS đọc bài toán.
- HD HS chọn phép tính giải bài toán.

- HD HS trình bày bài giải :   

                                               Bài giải

             Thực hiện phép chia:    1280 :  6 = 213 ( dư 2 )

             Vậy 1280 bánh xe lắp được nhiều nhất 213 xe và còn thừa 2 bánh xe.                                                                                                                                                                 

                                                            Đáp số: 213 xe; thừa 2 bánh xe.

- Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến phép chia có dư. 

+Bài 3: - HS xác định y/cÇu của bài, nêu thành phần cần tìm trong phép tính -> cách  tìm.

- 1 HS nhắc lại cách tìm thừa số chưa biết. GV chuẩn xác.

- HS vận dụng tự làm bài vào vở, 2 HS làm bài trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 
*HS làm vào vở BTT*

 1/                        6015 : 6                5732 : 3

       5672 : 3                8190 : 9             

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập và giải thích cách làm.

- Củng cố về thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.
 2/ Tìm X.



a) X x 6 = 3540                        b) 9324 : X = 9



c) X x 7 = 1428                        d) 7208 : X = 8

- HS nêu yêu cầu của BT. Phân tích yêu cầu của BT.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- Củng cố về tìm thành phần của phép tính.

Bài 3: HS đồng diễn thể dục xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 45 HS. Sau đó chuyển thành 9 hàng. Hỏi lúc đó mỗi hàng có bao nhiêu HS.

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải bài toán bằng 2 phép tính.

Bài 4: Có một số mà nếu giảm số đó đi 7 lần rồi cộng kết quả với 3563 thì được 4991. Số đó là bao nhiêu? 
- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. 
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

3. Củng cố, dặn dò:
- 1 HS nhắc lại cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, cách tìm TS chưa biết.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau


                   Duyệt của BGH
Tiết 3:                                                   luyện viết
                                                bài  23:  MÙA HOA SẤU
I. Mục đích yêu cầu:
- Luyện viết bài Mùa hoa sấu ( Vở Luyện viết chữ đẹp – L.3 – Quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  HS: Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: Luyện viết các chữ hoa  B, C, § H, M, N,  X,  T, V. 

- 2 HS đọc bài  Mùa hoa sấu.
- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, C, §, H, M, N, X, T, V ở bảng con .

- GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ 2: HS luyện viết bài vào vở.

- GVnªu yêu cầu viết: viết bài Mùa hoa sấu ( Vở Luyện viết chữ đẹp – L.3 – Quyển 1 ).
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò. 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn HS luyện viết lại bài cho đúng, đẹp.


Tiết 2                                                       toán *
Luyện tập về Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số

I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố về chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.
- Rèn kỹ năng thực hiện phép chia trường hợp có chữ số 0 ở thương.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị  

- Chuẩn bị bảng phụ ghi BT.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT : - GV treo bảng phụ 

Bài 1: Đặt tính và tính.

a) 4524 : 3            b) 6012 : 6          c) 5730 : 3

    5672 : 3                8190 : 9              6314 : 7

- HS nêu yêu cầu của BT. Phân tích yêu cầu của BT.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập và giải thích cách làm.

- HS nhận xét. GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.
Bài 2: Tìm X.



a) X x 6 = 3540                        b) 9324 : X = 9



c) X x 7 = 1428                        d) 7208 : X = 8

- HS nêu yêu cầu của BT. Phân tích yêu cầu của BT.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về tìm thành phần của phép tính.

Bài 3: HS đồng diễn thể dục xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 45 HS. Sau đó chuyển thành 9 hàng. Hỏi lúc đó mỗi hàng có bao nhiêu HS.

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải bài toán bằng 2 phép tính.

Bài 4: Có một số mà nếu giảm số đó đi 7 lần rồi cộng kết quả với 3563 thì được 4991. Số đó là bao nhiêu? 
- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. 
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      


..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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  ..........................................................................................................................................

    Buổi chiều:

                           

                         Tiết 2 :                               toán ( * )
   ôn Luyện VỀ NHÂN, CHIA số có bốn chữ số VỚI ( CHO )

 SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố KT về nhân ( chia ) số có bốn chữ số với ( cho ) số có một chữ số, về tìm thành phần chưa biết trong phép chia.
- Rèn luyện KN thực hành làm tính, giải toán về nhân ( chia ) số có bốn chữ số với ( cho ) số có một chữ số, về tìm thành phần chưa biết trong phép chia.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  

- GV: ND KT liên quan.

- HS: Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Ôn luyện về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 3, 5 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 23 ).

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở, 4 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài. 
- Củng cố về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

+ Bµi 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV hỏi HS về cách tính chu vi hình vuông.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. 
- Củng cố về cách tính chu vi hình vuông, củng cố KN giải toán vận dụng nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.
+ Bµi 5:  - Các bước tiến hành tương tự bài 3.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN giải toán bằng 2 phép tính liên quan đến phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

* H§ 2: Ôn luyện về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 6, 7 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 23 ).

+ Bài 6: - GV nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố về chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

+ Bµi 7: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV hỏi HS về cách tính chu vi hình vuông.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN giải toán vận dụng chia  số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số.
* H§ 3: Ôn luyện về tìm thành phần chưa biết trong phép chia.

. HS làm BT 2 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 23 ).

+ Bài 2:  - Hs nêu yêu cầu của bài.
- GV hỏi HS về thành phần cần tìm trong mỗi phép tính.

- HS nêu cách tìm số bị chia chưa biết.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách tìm số bị chia chưa biết

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách thực hiện phép nhân ( chia ) các số có 4 chữ số  với ( cho ) số có 1 chữ số.


                   TiÕt 3:                    HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
                THỰC HÀNH CHƠI MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở ĐỊA PHƯƠNG ( TIẾP )
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS biết một số trò chơi dân gian ở địa phương.
- Biết cách chơi một số trò chơi dân gian ở địa phương.

- Hs yêu thích các trò chơi, biết giữ gìn truyền thống văn hóa của địa phương,

II. Chuẩn bị:
- Một số trò chơi dân gian ở địa phương.

- Các đồ dùng cho mỗi trò chơi ( Quả cầu, que chuyền, sỏi, dây, ... )

III. Các hoạt động dạy học:  

* H§ 1: Giới thiệu một số trò chơi dân gian ở địa phương.
- HS tiếp nối nhau kể tên một số trò chơi dân gian ở địa phương mà em biết.
- GV giới thiệu thêm một số trò chơi: Nhảy dây, đá cầu, chơi chuyền, chơi ô ăn quan, ..., Nêu ý nghĩa 
* H§ 2: Hướng dẫn cách chơi.
- GV hỏi HS về cách chơi một số trò chơi.

- GV giới thiệu luật chơi, cách chơi một số trò chơi.

- Một vài nhóm HS chơi thử, GV GD thêm cách chơi,
* H§ 3: Thực hành chơi trò chơi.
- GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm.

- Các nhóm tiến hành chơi các trò chơi mà các em thích.

- GV bao quát, HD thêm cho những nhóm còn lúng túng.
* HĐ 4: Củng cố, dặn dò. 
- HS nhắc lại một số trò chơi đã học, nêu ý nghĩa của mỗi trò chơi.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS sưu tầm thêm các trò chơi dân gian ở địa phương.

:                                                   thủ công
                                                       đan nong đôi (Tiết 1)
I. Mục  đích,yêu cầu:

 - Biết cách đan nong đôi. Kẻ, cắt các nan t​ương đối đều nhau.

 - Đan đ​ược nong đôi theo đúng quy trình kĩ thuật. Dồn đ​ược nan như​ng có thể ch​ưa khít.

 - HS yêu thích các sản phẩm đan nan, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, keo, th​ước kẻ. Mẫu đan nong đôi bằng bìa.

                       Tranh quy trình đan nong đôi. Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.
III. Các hoạt động dạy- học : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: GV HD HS quan sát và nhận xét

 - GV giới thiệu tấm đan nong đôi và HD HS quan sát, nhận xét.

 - GV gợi ý để HSK- G quan sát và so sánh tấm đan nong mốt của bài tr​ước với tấm đan nong đôi.

 - GV nêu tác dụng và cách đan nong đôi trong thực tế.

* H§ 2: GV HD mÉu

 - B​ước 1 : Kẻ, cắt các nan đan.

 - Bư​ớc 2 : Đan nong đôi bằng giấy, bìa.

 - B​ước 3 : Dán nẹp xung quanh tấm đan.

 + GV gọi vài HSTB nhắc lại cách đan nong đôi và nhận xét.

 + Sau đó tổ chức cho HS kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong đôi.

3. Củng cố, dặn dò:
  - HSG nêu quy trình kẻ, cắt nan đan nong đôi.

  - Nhận xét về ý thức học tập.

  - Dặn dò VN chuẩn bị cho giờ học sau.
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